	Trường ĐH Hồng Đức

        Khoa: SPMN

Bộ môn: Văn – MTXQ


	 đề cương chi tiết học phần

Văn học dân gian

Mã học phần: 145065


1. Thông tin chung về giảng viên:
Họ và tên: TS. Phạm Thị Hằng                                         Mã GV: 45003
Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng khoa Sư phạm Mầm non, Tiến sĩ Ngữ văn, giảng viên chính.

Thời gian, địa điểm làm việc: Ngày thứ 2 và thứ 4, thứ 6 hàng tuần tại Văn phòng khoa Sư phạm Mầm non.

Địa chỉ liên hệ: SN 413, Nguyễn Trãi, Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá.

Điện thoại: 0912162960; Email: pth_hdu@yahoo.com
Thông tin về giảng viên: Là tác giả của 4 cuốn sách chuyên luận đã xuất bản về văn học dân gian, chủ nhiệm 1 đề tài cấp Bộ, 2 đề tài thuộc Dự án cấp Bộ, 3 đề tài cấp cơ sở; tác giả hàng chục bài báo đăng trên các báo, Tạp chí; Tham gia nhiều Hội thảo khoa học trong và ngoài trường.
Thông tin về giảng viên có thể giảng dạy được học phần này: 
- Họ và tên: ThS. Lê Thị Tuyết

Chức danh, học hàm, học vị: Phó trưởng khoa Sư phạm Mầm non, Thạc sĩ, giảng viên chính.
Thời gian, địa điểm làm việc: Chiều thứ 3 và ngày thứ 4, thứ 5 hàng tuần tại văn phòng khoa Sư phạm Mầm non.

Điện thoại: 0912943161; NR 0373911123

- Họ và tên: ThS. Tạ Thị Mai Anh

Chức danh, học hàm, học vị: Trợ lý khoa học, Thạc sĩ, giảng viên chính.

Thời gian, địa điểm làm việc: Chiều thứ 6 hàng tuần tại văn phòng khoa Sư phạm Mầm non.

Điện thoại: 0915354476; NR 0373855894.
2. Thông tin chung về học phần Văn học dân gian:

Tên khóa đào tạo: ĐH SPMN K13A, K13B, K1LT.

Tên học phần: Văn học dân gian

Số tín chỉ học tập: 03

Học kỳ: I, năm học 2010-2011
Học phần bắt buộc

Các học phần tiên quyết: Cơ sở văn hóa Việt Nam 

Các học phần kế tiếp: Văn học trẻ em.
Các học phần tương đương hoặc thay thế: không
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 63 tiết
+ Nghe giảng lý thuyết: 27 tiết    
+ Thảo luận, thực hành, bài tập trên lớp, hoạt động theo nhóm : 36 tiết                                     
+ Tự học: 135 tiết
3 TC = 27 LT, 36 TL, BTL + 135 tự học.

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Văn – MTXQ, khoa Sư phạm Mầm non.
3. Mục tiêu của học phần: tập trung vào 3 mục tiêu cơ bản
3.1. Về kiến thức môn học: 
+ Người học mô tả được các khái niệm, thuật ngữ; Các giá trị nội dung, thi pháp của các thể loại Văn học dân gian (VHDG) như: thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, ngụ ngôn, ca dao, tục ngữ, câu đố, vè, sân khấu dân gian,... 
+ Người học có khả năng làm chủ trong quá trình sử dụng và phát huy có hiệu quả tác dụng của các tài liệu nghiên cứu về học phần văn học dân gian đã cung cấp.

+ Người học nắm vững phương pháp luận nghiên cứu các tác phẩm văn học dân gian theo thể loại, biết cách vận dụng những kiến thức văn học dân gian đã học vào hoạt động giáo dục nói chung và giáo dục trẻ mầm non nói riêng.

3.2. Về kỹ năng: 

+ Người học được rèn các kỹ năng tập trung, chú ý, lắng nghe từ đó rèn luyện kỹ năng ghi nhớ, phát triển kỹ năng nói, đọc, viết,... và các kỹ năng khác.

+ Bước đầu, người học tạo được sự say mê và khả năng nghiên cứu về những vấn đề có liên quan đến văn học dân gian. 

+ Người học có thể áp dụng những kiến thức đã học về văn học dân gian để rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin về văn học dân gian. 
+ Rèn luyện kỹ năng tư duy sáng tạo trong quá trình cảm thụ, phân tích các tác phẩm văn học dân gian bất kỳ để có thể chủ động giải quyết một cách độc lập các vấn đề nảy sinh thuộc lĩnh vực văn học dân gian.

3.3. Về thái độ, tư tưởng, tình cảm của người học đối với Văn học dân gian: 
+ Trên cơ sở những kiến thức, kỹ năng đã có về văn học dân gian, người học được nâng cao vốn hiểu biết phong phú về nền văn học dân gian nước nhà, sự trân trọng trước kho tàng tri thức của cội nguồn mà cha ông ta đã kết tinh từ ngàn đời.

+ Từ những hiểu biết về văn học dân gian, người học được củng cố hơn nữa tình yêu đối với lịch sử, niềm tự hào đối với dân tộc.

+ Người học được bồi dưỡng thêm về tâm hồn, thái độ sống, lòng nhân ái, vị tha trong đối nhân xử thế giữa cộng đồng.
4. Tóm tắt nội dung học phần: 
Với học phần Văn học dân gian, sinh viên được cung cấp những kiến thức khái quát chung về văn học dân gian như: khái niệm, phân loại, đặc trưng, tiến trình phát triển, vai trò của văn học dân gian với giáo dục trẻ mầm non. Bên cạnh đó, các thể loại: thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, ca dao, tục ngữ, câu đố, vè, chèo dân gian cũng được cung cấp đầy đủ cả về khái niệm, phân loại, các vấn đề về nội dung và thi pháp thể loại. Ngoài ra, mối quan hệ giữa một số thể loại văn học dân gian cũng được đề cập trong mối tương quan so sánh giữa chúng. 
5. Nội dung chi tiết HP Văn học dân gian:
Nội dung 1: Khái quát chung về Văn học dân gian  người Việt 
1. Khái niệm Văn học dân gian 
2. Những đặc trưng cơ bản của Văn học dân gian .
3. Điểm khác nhau giữa Văn học dân gian  với Văn hóa dân gian và Văn học viết. 
4. Văn học dân gian Văn học dân gian  với vấn đề giáo dục trẻ Mầm non.

5. Phân loại Văn học dân gian .
6. Tính đa dân tộc của Văn học dân gian .

7. Tiến trình phát triển của Văn học dân gian .

Nội dung 2:  Thần thoại        
1. Khái niệm, phân loại.

2. Nội dung:
2.1. Thần thoại phản ánh cuộc đấu tranh chinh phục tự nhiên và lý giải tự nhiên của người xưa.

2.2. Thần thoại thể hiện khát vọng, mơ ước của người Việt cổ.
3.1. Thi pháp:
3.1.1. Phương thức tự sự.
3.1.2. Lãng mạn kết hợp hiện thực.

3.1.3. Hình tượng nhân vật thần. 
3.1.4. Sự sáng tạo nghệ thuật không tự giác.

3.1.5. Thời gian, không gian.
3.2. Sưu tầm, tuyển chọn các truyện thần thoại.

Nội dung 3:  Truyền thuyết

1. Khái niệm, phân loại.
2. Nội dung, ý nghĩa:
2.1. Truyền thuyết thể hiện niềm tự hào dân tộc.

2.2. Truyền thuyết phản ánh cuộc đấu tranh giữ nước của nhân dân ta.

3. Thi pháp:
3.1. XD nhân vật

3.2. Lịch sử và hư cấu.
3.3. Kết cấu.
3.4. Xung đột

3.5. Lời kể
3.6. Thời gian, không gian.

4. Điểm khác nhau giữa truyền thuyết với thần thoại?
5. Sưu tầm các truyện truyền thuyết.

Nội dung 4:  Truyện cổ tích 
1. Khái niệm, phân loại.
2. Nội dung, ý nghĩa:
2.1. Cổ tích phản ánh hiện thực cuộc sống của người xưa.

2.2. Cổ tích gửi gắm những ước mơ, khát vọng của người xưa.

3. Thi pháp:
3.1. Cốt truyện và kết cấu: 
3.2. Tính phiếm chỉ.
3.3. Xây dựng nhân vật.

3.4. Yếu tố thần kỳ.
3.5. Thời gian, không gian nghệ thuật.
4. Nguồn gốc hình thành, phát triển của truyện cổ tích.
5. Điểm khác nhau giữa cổ tích với thần thoại, cổ tích với truyền thuyết?

6. Sưu tầm, tuyển chọn các truyện cổ tích Việt Nam dành cho trẻ mẫu giáo.

Nội dung 5:  Truyện ngụ ngôn
1. Khái niệm.

2. Nội dung, ý nghĩa:
2.1. Bài học rút ra từ kinh nghiệm thực tiễn.

2.2. Bài học mang tính chất triết lý.

2.3. Bài học mang tính phê phán xã hội, cảnh tỉnh con người.

3. Thi pháp:
3.1. Lời kể và nhân vật.

3.2. Tả thực và tưởng tượng.

3.3. Các công lệ.

3.4. Chất thơ và lối so sánh ví von.
3.5. Xung đột.
3.6. Kết cấu.

4. Hạn chế.

5. Con đường hình thành, phát triển.
6. Hiện tượng giao thoa giữa ngụ ngôn các dân tộc trên thế giới.
7. Điểm khác nhau giữa cổ tích với ngụ ngôn?
8. Sưu tầm, tuyển chọn truyện ngụ ngôn.
Nội dung 6:  Truyện cười 
1. Khái niệm, phân loại.
2. Nội dung ý nghĩa:
2.1. Mua vui, giải trí.
2.2. Phê phán những thói hư tật xấu trong nội bộ nhân dân.

2.3. Tố cáo xã hội phong kiến đương thời.
3. Thi pháp:
3.1. Cốt truyện - Xây dựng nhân vật.
3.2. Kết cấu - Lối nói vòng vo và định nghĩa bất ngờ.
3.3. Yếu tố bất ngờ - Phóng đại sự thực.
3.4. Ngôn ngữ - Yếu tố tục.
4. Sự khác nhau giữa truyện cười với truyện ngụ ngôn, và cổ tích?
Nội dung 7: Thực hành phân tích tác phẩm tự sự DG.
Phân tích các tác phẩm: 

a. Thần thoại: “Sơn Tinh – Thuỷ Tinh”.
b. Truyền thuyết “Thánh Gióng”.

c. Cổ tích: “Chử Đồng Tử”.

Nội dung 8:   Ca dao Dân ca  

1. Khái niệm, phân loại.

2. Nội dung một số tiểu loại ca dao, dân ca:

2.1. Đồng dao.

2.2. Hát ru.

2.3. Bài ca lao động.

2.4. Ca dao cười.

* Xem băng hình về các bài hát đồng dao, hát ru. 

Nội dung 9:   Ca dao Dân ca (tiếp)
2.5. Ca dao trữ tình.

3. Thi pháp:

3.1. Ngôn ngữ.

3.2. Thể thơ.

3.3. Cấu tứ.

3.4. Các biện pháp khác.

3.5. Thời gian, không gian.

3.6. Mối quan hệ giữa các yếu tố nghệ thuật.

4. Yêu cầu cần thiết khi phân tích một tác phẩm ca dao.

5. Xem băng hình về các bài hát đồng dao, hát ru và một số làn điệu dân ca. 

6. Thực hành diễn xướng tại lớp thể loại hát ru và một số làn điệu dân ca Bắc – Trung - Nam.

7. Sưu tầm, tuyển chọn những bài ca dao phù hợp với trẻ Mầm non và những bài đồng dao có trong các trò chơi của trẻ.

Nội dung 10:  Câu đố – Tục ngữ
A.  Câu đố

1. Khái niệm, nguồn gốc.
2. Nội dung, ý nghĩa:
1.2.1. Những nét vẽ mô phỏng các sự vật trong tự nhiên và xã hội.

1.2.2. Thể hiện tư tưởng, tình cảm của người Việt cổ.

3. Thi pháp:
3.1. Sự ngắn gọn, cân đối, nhịp nhàng.
3.2. Hình tượng nghệ thuật.

3.3. Các thủ pháp khác.

4. Thực hành quá trình đố – giải. 
5. Phân biệt câu đố với tục ngữ và ca dao. 
6. Sưu tầm, tuyển chọn câu đố cho trẻ MN.

B. Tục ngữ:

1. Khái niệm, nguồn gốc.
2. Nội dung, ý nghĩa:
2.1. Những kinh nghiệm trong lao động sản xuất.
2.2. Các giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội.

2.3. Phong tục, tập quán, sinh hoạt của nhân dân.

2.4. Tư tưởng đạo đức và cách ứng xử của nhân dân.

2.5. Nhận thức ấu trĩ của nhân dân.

3. Thi pháp:
3.1. Tính cô đọng, hàm súc và tính đa nghĩa.

3.2. Hình tượng sinh động, cụ thể.
3.3. Vần, nhịp điệu và sự hòa đối.

3.4. Hình thức và phương pháp suy luận.

4. Phân biệt tục ngữ với thành ngữ; tục ngữ với ca dao?
5. Sử dụng tục ngữ để viết các bài luận theo chủ đề: tình cảm gia đình, tình cảm thầy trò,...
Nội dung 11: Vè dân gian – Chèo sân đình
A. Vè dân gian:
1. Khái niệm.
2. Nội dung:
2.1. Vè sự vật.
2.2.Vè thế sự.
2.3. Vè lịch sử.
3. Một số đặc điểm nghệ thuật.
3.1. Thể thơ.

3.2. Kết cấu.
4. 4. Sự khác nhau giữa vè với ca dao; vè lịch sử với vè thế sự.

B. Chèo sân đình:
1. Khái niệm 
2. Đặc trưng tiêu biểu:

2.1. Tổ chức, biểu diễn.

2.2. Sự kết hợp giữa tính tự sự với tính trữ tình.

2.3. Sự kết hợp giữa lời ca với vũ đạo.

2.4. Tính ứng tác, tính tập thể, tính ước lệ.

2.5. Tính cách nhân vật chèo.

2.6. Nhân vật hề và yếu tố hài.
3. Nội dung cơ bản:

3.1. Bức tranh hiện thực.

3.2. Vấn đề đạo đức.

4. Nguồn gốc – Hạn chế. 

5. Tập đóng các trích đoạn chèo dân gian.
Nội dung 12: Thực hành phân tích tác phẩm văn vần DG

1. Phân tích các bài ca dao: 

- Bài “Rủ nhau xuống bể mò cua...”.

- Bài “Trong đầm gì đẹp bằng sen.....”.

- Bài “Mình nói với ta mình hãy còn son...”.

2. Xác định nghĩa của một số câu tục ngữ: “Gieo gió, gặt bão”, “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, “Lụa thăng thiên, tiền hạ địa”,...
3. Ôn tập học phần
Néi dung 13: Tổng kết sinh hoạt VHDG cuối học phần 
6. Học liệu: 
Tài liệu bắt buộc:

1. Văn học dân gian Việt Nam, Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên, Võ Quang Nhơn, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997. 
2. Văn học dân gian Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội, Hoàng Tiến Tựu, tập II, 1990. 
3. Ca dao cười Việt Nam, Phạm Thị Hằng, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2007. 
Tài liệu tham khảo

4. Những đặc điểm thi pháp các thể loại VHDG, Đỗ Bình Trị, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999. 
5. Giáo trình Văn học dân gian (Tại chức và từ xa), PGS.TS. Phạm Thu Yến (chủ biên) và nhóm biên soạn PGS.TS. Lê Trường Phát, PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Hà, NXB ĐHSP. 
6. Thi pháp ca dao, Nguyễn Xuân Kính, NXB ĐH Quốc gia, Hà Nội, 2007. 
7. Giảng văn Văn học Việt Nam, phần Văn học dân gian, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006. 

8. Đinh Gia Khánh tuyển tập, Tập I, phần Văn học Dân gian, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2007.

9. Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, Vũ Ngọc Phan NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội. 1990.

10. Giảng văn chọn lọc Văn học Việt Nam, Trần Đình Sử và nhóm biên soạn  (Văn học Dân gian và Văn học cổ cận đại), NXB ĐH Quốc gia, Hà Nội, 2006.

7. Hình thức tổ chức dạy học:

7.1. Lịch trình chung: 
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học học phần VHDG


	Tổng

tiết TC

	
	Lý thuyết
	Thảo luận chung
	Thảo luận nhóm
	B.tËp, HT khác


	Tự NC, Tự học
	T​ vấn GV
	KT §G
	

	Tuần 1

Khái quát chung


	3
	1
	1
	0
	15
	0
	
	5

	Tuần 2

Thần thoại


	3
	45 ph
	1
	0
	15
	0
	5 ph
	5

	Tuần 3

Truyền thuyết
	3

	1
	35 ph
	0
	15
	0
	K.Tra

15 ph
	5

	Tuần 4

Truyện cổ tích


	2
	1t
45 ph
	1
	0
	10
	0
	5 ph
	5

	Tuần 5

Truyện ngụ ngôn


	2
	1 t

45 ph
	1
	0
	10
	0
	5 ph
	5

	Tuần 6

Truyện cư​ời


	3
	1
	25 ph
	20 ph
	15
	5 ph
	0
	5

	Tuần 7

Thực hành PTTP  tự sự

	0
	0
	4 t
30 ph
	0
	0
	5 ph
	15ph
	5

	Tuần 8

Ca dao Dân ca  Tiểu loại CD

	3
	15 ph
	0
	25 ph
	15
	10
	KTra

1 tiết
	5

	Tuần 9

Ca dao trữ tình  Thi pháp ca dao


	2
	2 
	
	25 ph,
25 ph
	10
	0
	
	5

	Tuần 10

Câu đố- Tục ngữ


	3
	1
	0
	45 ph
	15
	5 ph
	0
	5

	Tuần 11

Vè dân gian

Chèo sân đình


	2
	2
	0
	40 ph
	10
	5 ph
	5 ph
	5

	Tuần 12

Thực hành PTTP văn vần DG,

 Ôn tập

	1
	0
	3t,

45 ph
	0
	5
	5 ph
	0
	5

	Tuần 13

Tổng kết

Sinh hoạt VHDG

	0
	0
	0
	3 tiÕt
	0
	0
	0
	3

	Tổng
	27 tiết
	13tiết 
	14 tiết, 45ph

	6 tiết,
30 ph
	135 tiết
	35 ph
	2 tiết

	63 tiết



7.2. Lịch trình cụ thể cho từng tuần:

Tuần 1. Khái quát chung: 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	CS1, nhà A6, 
P. Mỹ thuật
	Khái niệm VHDG

Những đặc trưng cơ bản của VHDG.

	SV,HV mô tả được khái niệm thể loại, đặc trưng của VHDG, có khả năng vận dụng kiến thức đã tiếp thu vào khai thác, khám phá giá trị nội dung, thi pháp các thể loại VHDG.
	Ôn KT cũ; Đọc trước TL1 tr 7-9 và  tr 15-49 ; TL 2 tr 5-7 và tr 11-20.
	

	Thảo luận chung
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Điểm khác nhau:

+ Văn học dân gian với Văn hóa dân gian. 

+ VHDG với Văn học viết.


	Trên cơ sở những nét riêng của mỗi loại hình văn học, SV có thể tư duy sáng tạo, biết cách trình bày quan điểm trước tập thể và áp dụng những kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề và tình huống mới trong VHDG.
	Tài liệu 2 trang 7-10. 

	

	Thảo luận nhóm
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	VHDG với vấn đề GD trẻ MN.
	 SV nắm được vai trò quan trọng của VHDG với giáo dục trẻ MN, rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm.
	Các nhóm thảo luận, đại diện trả lời.
	15-20 SV/

nhóm

	- Tự học - Tự NC


	Tại nhà, Thư viện.
	- Phân loại VHDG; Tính đa dân tộc của VHDG.

- Tiến trình phát triển của VHDG.
	Luyện khả năng nghiên cứu độc lập trên cơ sở các tài liệu có sẵn;  phân loại được VHDG theo thể loại; hiểu được tính đa dân tộc của VHDG. SV đọc kỹ tài liệu để xác định rõ lý do phân kỳ và nét nổi bật của từng giai đoạn VHDG.
	- Đọc tài liệu 2 tr 21-26, hình thành đề cương.

- TL 1 tr 112-242, TL 2 tr 26-32.
	TNC không có hướng dẫn GV.




Tuần 2. Thần thoại: 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Khái niệm.

Nội dung của thần thoại
	Trang bị cho SV,HV các kiến thức về khái niệm và các giá trị nội dung cơ bản của thần thoại. 
	Đọc TL 1 tr 273-290; TL 2 tr.35-56.
	

	Thảo luận chung
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Thi pháp thần thoại.


	SV,HV nhận biết được thi pháp thần thoại và được rèn kỹ năng đọc, tích hợp thông tin cùng khả năng nghiên cứu độc lập trên cơ sở các tài liệu có sẵn.
	Đọc TL 1 tr 291-293; TL 2 tr.56-59,  chuẩn bị sẵn đề cương.
	

	Thảo luận nhóm
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Phân loại? Thần thoại là thể loại một đi không trở lại trong lịch sử, là sự sáng tạo nghệ thuật không tự giác?
	SV,HV xác định được nét độc đáo của thần thoại, được rèn luyện kỹ năng chú ý, ghi nhớ, kinh nghiệm làm việc theo nhóm và khả năng suy luận, giải quyết vấn đề về thần thoại trên cơ sở kiến thức đã có.
	Đọc trước TL 1 và TL 2.
	

	TH-TNC


	Tại nhà, Thư viện.
	Thần thoại nào cũng lý giải tự nhiên và chinh phục tự nhiên trong trí tưởng tượng và bằng trí  tưởng tượng? SV sưu tầm, tuyển chọn  các truyện th thoại.
	SV,HV được củng cố thêm những kiến thức về giá trị độc đáo của Thần thoại.


	Đọc trước TL 1 tr. 273-293; TL 2 tr. 35-59.


	TNC có hướng dẫn của GV.

	KT-§G

ThX
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Kiến thức về các đặc trưng VHDG.
	S,HV được rèn kỹ năng ghi nhớ.


	Ôn lại kiến thức đã học và đọc.
	Vấn đáp nhanh


Tuần 3. Truyền thuyết: 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	- Khái niệm, phân loại.

- Nội dung truyền thuyết: 

+ Niềm tự hào dân tộc trong quá trình dựng xây đất nước.

+ Cuộc đấu tranh giữ nước.
	S,HV hiểu được những giá trị về nội dung của truyền thuyết, từ đó khẳng định giá trị của truyền thuyết trong kho tàng văn học dân gian.
	Đọc trước TL 2 tr 37-39 và tr 47-56. 


	

	Thảo luận chung
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Thi pháp truyền thuyết.
	SV,HV nắm vững phương pháp nghiên cứu môn học để tiếp cận các giá trị thi pháp của truyền thuyết.
	TL 2 tr 56-59. TL 4 tr 46-71.
	

	Thảo luận nhóm
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Điểm khác nhau giữa truyền thuyết với thần thoại?


	S,HV nắm được đặc trưng của mỗi thể loại; rèn kỹ năng nói mạch lạc, rõ ràng, thu hút trước tập thể và kỹ năng giải quyết các các vấn đề có liên quan giữa các thể loại.
	Thông qua bài giảng để rút ra nhận xét.
	

	Tự học - Tự NC
	Tại nhà, Thư viện
	- Yêu cầu cần thiết để phân tích 1 tác phẩm truyền thuyết.

- Sưu tầm các truyện truyền thuyết có tác dụng GD trẻ MN.
	- S,HV hình thành kỹ năng phân tích truyện truyền thuyết bất kỳ, biết áp dụng kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề mới.

- SV,HV được rèn kỹ năng đánh giá, bồi dưỡng ý thức thẩm mỹ, hiểu được tác dụng giáo dục của truyền thuyết đối với trẻ MN.
	Đọc TL 5 tr 62, chuẩn bị sẵn đề cương.


	

	KT-§G

KT 15 phút
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Vấn đề thi pháp thần thoại.
	SV,HV phân tích được các yếu tố thi pháp thần thoại và được rèn kỹ năng ghi nhớ trong quá trình thảo luận tại lớp ở tuần 2.
	Đọc TL 2 tr. 37-59 đã cho về thần thoại.
	Bài viết.


Nội dung 4.  Truyện cổ tích : 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý 

thuyết
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Khái niệm, phân loại.

Nội dung, ý nghĩa của truyện cổ tích.
	SV,HV mô tả được khái niệm, phân loại môn học và những nội dung cơ bản của truyện cổ tích.
	TL 1 tr 294-334; TL 2 tr 61-76.


	

	Thảo luận chung
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Thi pháp truyện Cổ tích.

Cuộc đấu tranh quyết liệt của cô Tấm trong “Tấm Cám” để giành lại hạnh phúc? Cổ tích gửi gắm những ước mơ, khát vọng của người xưa ?
	Thông qua trao đổi, SVHV liệt kê được các yếu tố thi pháp cổ tích để có thể chủ động giải quyết vấn đề có liên quan đến cổ tích.
	TL 1 tr 334-348 ;

TL 2 tr 77 – 95 ;

TL 4, trang 7-45.


	

	Thảo luận nhóm
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Nguồn gốc truyện cổ tích. 

Giải pháp hợp lý nhất để kết thúc truyện cổ tích “Tấm Cám”.
	Luyện khả năng làm việc theo nhóm, biết phối hợp giữa các thành viên trong nhóm, khả năng lập luận và đề xuất ý tưởng mới, sáng tạo.
	Sáng tạo hợp lý.


	15-20 

SV/ 1 nhóm

	TỰ NC

- Tự học
	Tại nhà, Thư viện
	Điểm khác nhau giữa cổ tích với thần thoại, cổ tích với truyền thuyết?

 Yêu cầu phân tích tác phẩm cổ tích? Sưu tầm, tuyển chọn các truyện cổ tích VNam dành cho trẻ MN.
	SV,HV được rèn kỹ năng đọc, ghi nhớ, kỹ năng tập trung và khả năng độc lập giải quyết vấn đề mới phát sinh.
	Đọc các TL 5 tr. 88 và các TL 1 tr. 294-348, TL 2 tr. 61-95.


	

	KT-§G
Th. X.
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Về nội dung truyền thuyết.
	SV,HV mô tả được các giá trị nội dung của truyền thuyết.
	Ôn bài cũ, tổng hợp lại kiến thức đã học.
	Vấn đáp nhanh.


Nội dung 5. Truyện ngụ ngôn : 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, ®®
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV

chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
 
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Khái niệm. 

Nội dung:

+ Bài học từ kinh nghiệm thực tiễn.

+ Bài học mang tính chất triết lý.

+ Bài học phê phán xã hội, cảnh tỉnh con người.
	Trang bị cho SV,HV kiến thức về khái niệm, nội dung cơ bản của truyện ngụ ngôn.
	TL1 tr 348-358, TL 2 tr 121-122 và tr 122-127. 
	

	Thảo luận chung
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Thi pháp truyện Ngụ ngôn. 

Hạn chế của truyện NN.


	SV,HV được rèn SV được rèn kỹ năng chú ý, ghi nhớ, lắng nghe; kỹ năng đánh giá các thành tựu mới của môn học; kỹ năng nghiên cứu môn học.
	TL 1 từ 358-361. TL 2 tr 125-127, TL 4 tr 78-97.
	

	TL nhóm

 
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Qúa trình hình thành, phát triển truyện Ngụ ngôn; Giao thoa giữa NN các dân tộc trên thế giới;
	SV,HV có khả năng làm việc theo nhóm và khả năng sử dụng thư điện tử trong học tập để trao đổi các nội dung học tập với bạn cùng nhóm và với giảng viên.

SV được rèn kỹ năng đọc và thói quen nghiên cứu.
	15-20SV/ 1 nhóm.

Đọc tài liệu 1 tr. 348-361, TL 2 tr. 121-127.
	

	Tự học -  TNC
	Tại nhà, Thư viện
	Điểm khác nhau giữa cổ tích với ngụ ngôn? Sưu tầm, tuyển chọn truyện ngụ ngôn có tác dụng GD trẻ MN.
	SV,HV nắm được đặc trưng của mỗi thể loại, tích luỹ được khối lượng các tác phẩm ngụ ngôn cần thiết cho hoạt động giảng dạy sau này.
	TL 1 tr.348-361

TL2 tr.61-95
	

	KT-§G
KT TX.
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Kiểm tra phần tự học của tuần 4.
	SV,HV được rèn kỹ năng ghi nhớ, thể hiện khả năng độc lập, chủ động trong giải quyết các vấn đề đã cho có liên quan đến kiến thức của tuần 3 và tuần 4.
	Đọc TL 1 và TL 2 đã cho.
	Vấn đáp nhanh.


Nội dung 6. Truyện cười : 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Khái niệm.

Nội dung ý nghĩa: 

+ Tiếng cười mua vui, giải trí 

+ Phê phán những thói hư tật xấu trong nội bộ nhân dân.

+ Tố cáo XH phong kiến đương thời.
	Trang bị cho SV,HV kiến thức về khái niệm, nội dung của thể loại truyện cười.


	TL 1 tr. 362-369 và tr 369-385. TL 2 tr 97-102 và tr 102-112.


	

	Thảo luận chung
	A6, 

P. Mỹ thuật
	Thi pháp.
	Rèn cho SV,HV kỹ năng ghi nhớ, kỹ năng nói.


	TL 1 tr 386-391; TL 2 tr.112-121. TL 4, tr 106-137.
	

	Thảo luận nhóm
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Sự khác nhau giữa truyện cười với truyện ngụ ngôn, và cổ tích?
	SV,HV thể hiện khả năng thuyết trình, khả năng làm việc theo nhóm, khả năng ghi nhớ, lắng nghe và thói quen nghiên cứu.
	Đọc TL 1.

15-20 SV/ 1 nhóm.


	

	BT, HT khác
BT cá nhân/

tuần.
	A6, 

P. Mỹ thuật
	Về truyện ngụ ngôn.
	SV,HV mô tả được nội dung, thi pháp truyện ngụ ngôn và thể hiện khúc triết, rõ ràng, chính xác trong bài viết của mình. 
	SV thực hiện bài tập cá nhân/tuần tại lớp.
	

	Tù häc-TNC
	Nhà, T.viện
	Phân loại truyện cười. Phân tích một số tác phẩm truyện cười.
	Giúp SV,HV hình thành tiêu chi khi phân biệt các thể loại VHDG.
	TL 1 và 2. Tham khảo TL 5 tr 111-114.
	

	Tư vấn

	P. Mỹ thuật
	Hướng dẫn SV cách chuẩn bị bài tập cho tuần 7 về phân tích tác phẩm tự sự DG.
	SV,HV biết cách thực hiện một bài phân tích tác phẩm truyền thuyết và thần thoại DG.
	Đọc lại TL đã cho về các thể loại tự sự DG.
	


Nội dung 7. Thực hành phân tích tác phẩm tự sự: 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	TL nhóm

Thực hành phân tích tác phẩm loại hình tự sự.


	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	- Phân tích truyện Thần thoại: “Sơn Tinh – Thuỷ Tinh”.

- Phân tích truyền thuyết “Thánh Gióng”.

- Phân tích truyện cổ tích “Chử Đồng Tử”.
	S,HV được rèn luyện phương pháp phân tích tác phẩm và khả năng chủ động trong khai thác các giá trị của tác phẩm Thần thoại, truyền thuyết, cổ tích hay các thể loại tự sự dân gian bất kỳ.

Bồi dưỡng kỹ năng viết và khả năng tự tin trong thuyết trình trước tập thể nghiên cứu, khả năng làm việc theo nhóm và các kỹ năng nghề nghiệp khác.
	SV,HV chuẩn bị trước bài phân tích theo đề cương sơ lược và bài luận để trình bày trước lớp. Sau đó, từng nhóm thảo luận để XD 1 đề cương chi tiết cho tác phẩm cần phân tích.
	15 đến 20SV/ 1nhóm. GV chấm, lấy điểm kiểm tra thường xuyên.

	Tư vấn
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Hướng dẫn cách làm bài kiểm tra giữa kỳ về các thể loại tự sự DG ở tuần 8.


	S,HV biết cách làm bài viết 1 tiết ở tuần 8.
	Ôn kiến thức đã học trong 7 tuần.
	

	Bài tập nhóm tại lớp
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	XD đề cương 1 tác phẩm tự sự
	SV,HV biết cách làm việc nhóm, biết cách XD đề cương cho một bài luận.
	Ôn kiến thức trong 6 tuần đã học
	15-20SV, HV/nh


Nội dung 8.   Ca dao Dân ca: 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	- Khái niệm, phân loại. 

- Đồng dao. Tác dụng và hạn chế?

- Hát ru.
	S,HV được cung cấp kiến thức về khái niệm, phân loại ca dao dân ca, từ đó có thêm hiểu biết về tiểu loại đồng dao.


	- TL 2 tr 163-167 và 1980-1981. TL 5 tr 161. TL 1 tr 411-498.

- TL 2, tr. 168-169-169; TL 5 tr 177-179.

- TL 2 tr 176-178. TL 5 tr 
	

	Thảo luận chung


	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Bài ca lao động.

Sưu tầm những bài đồng dao có trong các trò chơi của trẻ từ 4-6 tuổi.
	SV,HV được rèn kỹ năng nói, kỹ năng chú ý, tập trung, ghi nhớ, lắng nghe và làm việc theo nhóm .
	TL 2 tr 169-175. 

TL 5 tr 168-169.


	

	BT, HT khác 
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Xem băng hình về hát ru và các bài hát đồng dao của trẻ em. 
	SV,HV được rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và ý thức thẩm mỹ khi tiếp cận các hoạt động nghệ thuật cho SV.
	SV nghe và về nhà tập luyện một số làn điệu.
	

	Tự học
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Ca dao cười:

+ Nội dung.

+ Nghệ thuật gây cười.
	SV,HV được rèn kỹ năng đọc và khả năng độc lập trong nghiên cứu VHDG qua các TL đã cho.
	- TL 3 tr 47-82 và tr 121-178.
	

	KT-§G

giữa kỳ
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Về thi pháp của các thể loại tự sự dân gian.
	SV được rèn kỹ năng ghi nhớ và thể hiện kiến thức tiếp thu được sau 1/2 học phần đã học qua bài viết.
	SV làm bài viết tại lớp.
	Bài viết 1 tiết

	Tư vấn
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Hướng dẫn SV cách thực hiện BT nhóm/tháng ở tuần 9 và thực hành  diễn xướng tuần 9.
	SV,HV nắm được cách làm BT nhóm/tháng và biết cách chuẩn bị cho phần thực hành tuần 9.
	Ôn bài cũ, đọc TL đã cho, chuẩn bị thực hành.
	


Nội dung 9.   Ca dao dân ca (tiếp: phần Ca dao trữ tình - Thi pháp)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Thi pháp ca dao

Yêu cầu cần thiết khi phân tích một tác phẩm  ca dao?
	SV,HV liệt kê được các yếu tố thi pháp của ca dao, đồng thời được rèn kỹ năng đọc, phân tích và xử lý thông tin.


	TL 3 tr 209-229.

TL 1 tr 479-498, TL 6 tr 121-390.
	

	Thảo luận chung
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Ca dao dân ca trữ tình

	SV,HV mô tả được giá trị nội dung của ca dao dân ca trữ tình, từ đó khẳng định được giá trị của bộ phận này trong kho tàng ca dao dân ca Việt Nam.


	Đọc trước TL 2 tr 181-204. 


	

	BT, HT khác

Diễn xướng- 

BT nhóm/

tháng
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	- Thực hành diễn xướng một loại hò lao động khu vực Bắc Trung bộ gắn với LĐ trên sông nước; một bài hát ru Nam bộ; một làn điệu dân ca vùng đồng bằng  Bắc bộ.

- Bài tập nhóm về ca dao  cười.
	- SV,HV được rèn khả năng sáng tạo và các kỹ năng nghề nghiệp khác cùng ý thức thẩm mỹ, khả năng cảm thụ, diễn xướng các làn điệu dân ca.

- SV,HV mô tả được các giá trị nội dung và thi pháp gây cười của ca dao.
	- Các nhóm cử người diễn xướng theo yêu cầu. 

- TL 3. Các nhóm thảo luận và trả bài tại lớp.
	15-20

SV/ 1 nhóm.



	Tự học

TỰ NC
	Nhà, Thư viện
	Sưu tầm, tuyển chọn những bài Ca dao phù hợp với trẻ Mầm Non.
	SV,HV tích luỹ được nhiều tác phẩm  ca dao cho hoạt động GD sau này.
	Đọc, sưu tầm và tuyển chọn.
	


Nội dung 10. Câu đố – Tục ngữ
	HT.TCDH
	Tgian, ®®iÓm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Khái niệm, nội dung, ý nghĩa của câu đố và tục ngữ. 


	SV,HV được cung cấp kiến thức về khái niệm, nội dung, ý nghĩa của các thể loại câu đố, tục ngữ.


	TL 1 tr 244-254 và tr 257-261. TL 2 tr 129-134 và tr 145-154. TL 5 tr 135-137 và tr 147-154.
	

	Thảo luận chung
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Thi pháp câu đố, tục ngữ.


	Luyện khả năng thuyết trình, làm việc theo nhóm, rèn kỹ năng chú ý, tập trung, ghi nhớ.
	TL1 tr 254-257 và tr 261-269. TL 2 tr 135-144 và tr 154-162. TL 5 tr 137-139 và tr 154-160. TL 4, tr 138-163 và tr 164-191.
	

	BT,

HT khác
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Thực hiện quá trình đố – giải.
	Luyện khả năng linh hoạt, sáng tạo, nhạy bén.
	Mỗi nhóm chuẩn bị 20 câu đố để thi, 5 câu/lần đố, 3 câu/1 hiệp phụ.  GV chấm điểm.
	4 nhóm, 10-15 SV/

nhóm. 

	Tự học

TỰ NC
	Nhà, Thư viện
	Nguồn gốc CĐ, TN. Dùng TN viết 1 bài luận  300 từ về chủ đề gia đình/tình cảm thầy trò. Phân biệt câu đố với tục ngữ và ca dao. Phân biệt TN với ThN, TN với CD. 

Sưu tầm CĐ cho trẻ MN.
	SV,HV được rèn kỹ năng tập trung, ghi nhớ, lắng nghe cùng kỹ năng đọc, viết và khả năng giải quyết vấn đề về tục ngữ, câu đố.
	Đọc TL đã cho.

SV chuẩn bị trước bài luận với 6 - 7 câu tục ngữ/bài.
	

	Tư vấn

	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	- H. dẫn thực hành diễn xướng tuần 11.

- Hướng dẫn BT lớn/HK tuần 13: Người phụ nữ trong hát ru; ánh trăng trong CD tình yêu; Đồng dao với GD trẻ MN, Giá trị phản phong trong truyện Trạng Quỳnh; Nghệ thuật phóng đại trong CD cười,...
	- SV,HV được nâng cao nhận thức thẩm mỹ.

- SV khái quát được kiến thức đã học và rèn thói quen nghiên cứu,  chuẩn bị tốt cho bài tập lín/häc kỳ để lựa chọn bài tham luận tốt trình bày tại buổi tổng kết sinh hoạt VHDG.
	- Chọn trích đoạn ngắn đặc sắc.

- Các nhóm chia nội dung cần chuẩn bị cho các thành viên, mỗi SV viết 1 vấn đề, nạp vào tuần 12.
	- Tập đóng.

- Mỗi bài 5-7 trang A4.


Nội dung 11. Vè dân gian – Chèo sân đình
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	- Khái niệm vè, chèo.

- Đặc trưng tiêu biểu của chèo sân đình.
	SV,HV mô tả được khái niệm vè, chèo dân gian và nắm vững các đặc trưng tiêu biểu của chèo sân đình.
	- TL 1 tr 391 và tr. 499-501. TL 2 tr. 231-234;

- TL 1 tr.509-518. TL2 tr 234-248 và tr. 252 - 268.

TL 5 tr 213-224.
	

	Thảo luận chung
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	- Nội dung của vè.

+ Vè sự vật.

+ Vè thế sự. 

+ Vè lịch sử.
- Một số yếu tố nghệ thuật của vè.

- Điểm khác nhau giữa  vè với ca dao, vè lịch sử với vè thế sự.
	SV,HV mô tả được các giá trị nội dung cơ bản của vè, được luyện khả năng trình bày  quan điểm trước tập thể.


	TL 1 tr 391-405 và tr 405-410; tr 501-518.

Đọc các TL 1 và TL 2 đã cho và TL 5 tr 129-131.
	

	BT, HT khác
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Diễn xướng một số các trích đoạn ngắn trong chèo dân gian.
	SV,HV được rèn kỹ năng tư duy sáng tạo, khiếu thẩm mỹ, khả năng quan sát và đề xuất ý tưởng mới.
	Mỗi nhóm chuẩn bị trước 1 trích đoạn diễn xướng tại lớp từ 10-12 phút.
	GV chấm điểm theo nhóm.

	Tự học

TNC
	Tại nhà, Thư viện
	- Phân loại vè. 

- Nội dung cơ bản của chèo. Hạn chế của chèo sân đình.
	SV nắm được cơ sở phân loại vè, nắm được nội dung chèo sân đình cùng những hạn chế của nó.
	TL 1 tr. 449-518
	

	KT-§GTX
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Về câu đố, tục ngữ
	SV,HV mô tả được các giá trị nội dung, thi pháp của câu đố, tục ngữ và thể hiện bằng cách trả lời chính xác, ngắn gọn.
	Đọc trước các TL có liên quan đã cho.
	Vấn đáp nhanh.

	Tư vấn
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Nêu yêu cầu học tuần 12,  hướng dẫn cách thực hành tuần 12.
	SV xác định các tác phẩm cần phân tích và nắm được cách học tuần 12.
	SV,HV chuẩn bị 1đề cương và 1 bài luận/1 vấn đề.
	


Nội dung 12. Thực hành phân tích tác phẩm văn vần DG 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Bài tập  lớn/Bài tập nhóm&

Hình thức  khác
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	- Phân tích các bài ca dao: 

+ “Rủ nhau xuống bể mò cua...”

+ “Trong đầm gì đẹp bằng sen,...”

+ “Mình nói với ta mình hãy còn son...”

- Xác định nghĩa của một số câu tục ngữ: “Gieo gió, gặt bão”, “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, “Lụa thăng thiên, tiền hạ địa”,...


	SV,HV được rèn kỹ năng nói, viết, khả năng độc lập trong giải quyết vấn đề, biết cách phân tích 1 tác phẩm cụ thể và có khả năng trình bày  quan điểm trước tập thể.


	TL 7, tr 74-122. 

SV chuẩn bị trước bài phân tích theo đề cương sơ lược và bài luận để trình bày trước lớp. Sau đó, từng nhóm thảo luận để XD 1 đề cương chi tiết cho tác phẩm cần phân tích.
	15-20 SV/nh,

GV chấm, lấy điểm kiểm tra thường xuyên.

	Tư vấn
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	SV,HV nạp các BT lớn/học kỳ đã chuẩn bị trước từ tuần 10. GV đọc, sửa góp ý và chọn bài  tốt nhất cho CLB.
	SV,HV được rèn luyện kỹ năng viết và khả năng tổng hợp các kiến thức về VHDG trên nhiều phương diện.
	SV,HV thể hiện nhận thức tổng hợp về VHDG trong BT lớn/ học kỳ được hướng dẫn chuẩn bị từ tuần 10, Mỗi bài 5-7 trang A4.


	

	Lý thuyết
	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	Ôn tập
	SV được củng cố lại các kiến thức đã học trong 12 tuần.
	Xem lại toàn bộ các kiến thức đã học và đã đọc, nêu các câu hỏi thắc mắc (nếu có) cần giải đáp.
	


Néi dung 13.  Tổng kết sinh hoạt VHDG
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thgian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	 HTK


	CS1, nhà A6, 

P. Mỹ thuật
	- Các báo cáo tham luận trình bày tại buổi tổng kết cuối học phần.

- Các hình thức diễn xướng VHDG trình diễn tại buổi tổng kết sinh hoạt VHDG.
	- SV,HV được rèn luyện kỹ năng thuyết trình lưu loát, khoa học và cuốn hút trước tập thể trong một không khí trang trọng, thể hiện bản lĩnh khi độc lập trả lời các câu hỏi của các SV,HV và người dự CLB.
- NgH diễn xướng được các làn điệu dân ca và các trích đoạn, từ đó được bồi dưỡng óc thẩm mỹ và sự yêu mến nền VHDG nước nhà.


	- SV,HV trình bày rõ ràng, mạch lạc, đúng thời gian, trả lời câu hỏi của các bạn và GV (nếu có) chính xác, ngắn gọn.
- NgH trình diễn  khoảng 5-7 làn điệu dân ca Bắc,  Trung, Nam; 1-2 trích đoạn sân khấu.
	- Mỗi bài 5-7 trang A4.




8. Chính sách đối với học phần: 

- Người học phải hiểu một cách có hê thống và vững chắc những kiến thức cơ bản về văn hóa Việt Nam.

- Người học phải có đủ tài liệu để tự nghiên cứu và chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Chương trình có kiểm tra, đánh giá thường xuyên việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên.

- Người học vắng dự lớp không quá 20% giờ học trên lớp theo quy định.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học phần:

9.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:

- Điểm đánh giá nhận thức, chuyên cần.

- Điểm kiểm tra vấn đáp.

- Điểm kiểm tra viết 15 phút.

- Điểm bài tập cá nhân/tuần.

- Điểm bài tập nhóm/tháng tại lớp.

- Điểm bài tập lớn/học kỳ theo nhóm.

9.2. Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ.

9.3. Thi cuối kỳ.

9.4. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập: 

- Kiểm  tra thư​ờng xuyên: 6 con điểm/1 SV,HV, trọng số 0,3

+ Điểm đánh giá sự chuyên cần: Sự có mặt thường xuyên hoặc từ 80% trên lớp, tích cực tham gia xây dựng bài theo các hoạt động của nhóm và của lớp; Hoàn thành việc tự học, tự nghiên cứu theo yêu cầu của GV. 

+ Vấn đáp đầu giờ hoặc thảo luận xen trong giờ lý thuyết trên lớp; thảo luận chung, thảo luận nhóm,.
+ Điểm kiểm tra viết 15 phút trên lớp hoặc thảo luận theo nhóm.

+ Bài tập cá nhân/tuần: Bài viết trên lớp 20 phút.

+ Bài tập nhóm/ tháng: tại lớp 25 phút

+ Bài tập lớn/học kỳ theo nhóm: từ bài luận từng cá nhân đã chuẩn bị ở nhà hoặc bài điện tử gửi theo email của GV, kết hợp với đề cương chung của nhóm tại lớp 30 phút.

- Kiểm tra giữa kỳ: bài viết tại lớp 50 phút (trọng số 0,2) 

- Thi cuối kỳ: bài thi viết 90 phút (trọng số 0,5 theo lịch thi của trường).

	Loại bài tập


	Tính chất của kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Chuyên cần
	Quản lý sự hiện diện của SV,HV trên lớp.


	Kiểm tra ý thức của SV,HV với môn học.
	0,3/6

	Kiểm tra thường xuyên


	Nghiêng về kiểm tra kiến thức lý thuyết.
	Nhằm quản lý việc học tập của SV.
	0,3/6

	Bài tập cá nhân/tuần
	Có sự kết hợp giữa kiểm tra kiến thức cả lý thuyết và thực hành của SV.


	Đánh giá khả năng làm việc độc lập của SV,HV khi tự giải quyết một vấn đề nhỏ.


	0,3/6

	Bài tập nhóm/tháng
	Sự năng động, nhạy bén và vai trò của SV,HV trong nhóm khi tham gia giải quyết các vấn đề đặt ra.


	Đánh giá khả năng phối hợp  theo nhóm và ý thức tập thể  của SV.
	0,3/6

	Bài tập lớn/học kỳ
	Tư duy sáng tạo và các phương pháp khoa học khi SV,HV giải quyết một vấn đề cụ thể của học phần.
	Đánh giá kỹ năng nghiên cứu khoa học độc lập của SV,HV và khả năng hoàn thiện cũng như trình bày một báo cáo khoa học.


	0,3/6

	Kiểm tra giữa kỳ
	Kết hợp lý luận với thực hành.
	Đánh giá khả năng hiểu vấn đề và cách lập luận, trình bày, giải quyết một vấn đề cụ thể sau 1/2 chương trình môn học.


	0,2

	Thi cuối kỳ
	Kiểm tra năng lực tổng hợp và tư duy khoa học của SV,HV trong giải quyết vấn đề.


	Đánh giá kiến thức tổng hợp đã thu nhận được của SV,HV trong suốt quá trình đào tạo môn học.


	0,5


Lịch thi, kiểm tra: 
Tuần 2: Kiểm tra thường xuyên 5 phút

Tuần 3: Kiểm tra viết tại lớp 15 phút

Tuần 4: Kiểm tra thường xuyên 5 phút
Tuần 5: Kiểm tra thường xuyên 5 phút

Tuần 6: Bài tập cá nhân/tuần tại lớp 20 phút
Tuần 7: Bài tập nhóm tại lớp 15 phút
Tuần 8: Kiểm tra giữa kỳ 1 tiết
Tuần 9: Bài tập nhóm/tháng tại lớp 25 phút

Tuần 11: Kiểm tra thường xuyên 5 phút

Tuần 12: Bài tập lín/häc kỳ và các hình thức diễn xướng chuẩn bị trước cho Tổng kết sinh hoạt VHDG. SV, HV chuẩn bị theo nhóm và GV chấm điểm theo nhóm. GV cho điểm đánh giá sự chuyên cần của SV,HV trong suốt học kỳ.
Tuần 13: Điểm chuyên cần cho cả quá trình: dựa trên sự tham gia xây dựng bài trên lớp, kết quả thực hiện các bài tập GV giao, sự chuyên cần đến lớp.
Các yêu cầu khác: không. 
                                                                                     Ngày 24 tháng 8 năm 2010
     BCNK duyệt                        Trưởng bộ môn                         Giảng viên

P. Trưởng khoa SPMN

ThS. Lê Thị Tuyết                   ThS. Lê Thị Lan                   TS. Phạm Thị Hằng
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